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TÓM TẮT Trong bài báo này chúng tôi trình bày một số kết quả tính toán nước dâng do 

bão trên cơ sở mô hình thủy động với đường biên di động (mạng lưới ô tính 
135 x 84 điểm và dx = dy = 50 m) cho khu vực vịnh Vũng Rô (Phú Yên) có sử 
dụng các số liệu của đề tài cấp bộ năm 2002. Đã chọn 2 cơn bão FAITH 
(12/1998) và LINGLING (11/2001) với giả định là các cơn bão này đổ bộ trực 
tiếp vào Vũng Rô theo các hướng Bắc, Nam, Tây Bắc, Tây Nam và Tây. Từ 
các kết quả tính toán cho thấy trường độ cao nước dâng cao nhất do bão gây 
ra tương ứng theo các hướng đổ bộ vào khu vực Vũng Rô là Tây Nam, Tây, 
Tây Bắc, Bắc và Nam. Độ dâng cực đại là 80 cm, độ rút cực đại là -74 cm, độ 
dâng trung bình 40 cm, độ rút trung bình là -35 cm.   
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ABSTRACT The paper presents some calculated results of storm surge based on the 
hydrodynamic model with moving boundaries. Calculating area was separated 
by 135 x 84 grid with side of about dx = dy = 50 m for Vung Ro bay in Phu 
Yen province. Marine data of NCTSC project in 2002 were used for 
calculation in this model. If two storms FAITH (12/1998) and LINGLING 
(11/2001) were proposed to be directly landed to the Vung Ro bay from 
different directions, the calculated results showed that highest possible storm 
surge happened in directions of SW, W, N and S. Maximum sea level height 
can reach to 80 cm, minimum sea level height can fall to -74 cm, average sea 
level rise is about 40 cm and average sea level fall is about - 35 cm.  

 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
 

Nằm ở vĩ tuyến 12 - 130N, bờ 
biển tỉnh Phú Yên luôn chịu ảnh hưởng 
của bão nặng nề hơn so với hai khu vực 
cận kề trên và dưới (khu vực 11 - 120N 
và 13 - 140N). Theo thống kê từ năm 

1954 đến 1982, khi đánh giá số lượng 
các cơn bão đổ bộ vào ven bờ biển Việt 
Nam, khả năng bão đổ bộ vào Phú Yên 
chiếm khoảng 6,74%, nó cao gấp 
khoảng 1,7 lần so với hai khu vực kề 
trên và kề dưới (chỉ là 3,93%) [12]. Do 
đó nghiên cứu tính toán các trị số nước 
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dâng cực trị trong bão sẽ có ý nghĩa 
thực tiễn rất lớn cho công tác phòng 
tránh và giảm nhẹ thiên tai, cũng như 
việc thiết kế, xây dựng, khai thác các 
công trình biển tại địa phương.  

 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
 

Trong tính toán nước dâng cho 
vùng biển Vũng Rô (Phú Yên), chúng 
tôi đã chọn hai cơn bão thực xảy ra 
trong những năm gần đây (mà các 
thông số về bão liên quan đến các tính 
toán tương đối đầy đủ nhất) di chuyển 
theo hai hướng khác nhau khi đổ bộ 
(phía bắc và phía nam khu vực nghiên 
cứu) đã gây những ảnh hưởng đáng kể 
đến tỉnh Phú Yên (cơn bão FAITH 
(12/1998) và LINGLING (11/2001)). 
Đồng thời chúng tôi giả định bão sẽ đổ 
bộ trực tiếp vào vùng biển Vũng Rô 
theo các hướng có thể gây nguy hiểm 
cho khu vực nhằm xây dựng trường độ 
dâng cực đại cho vùng biển Vũng Rô 
khi phải chịu ảnh hưởng của các cơn 
bão trong tương lai. Độ sâu của khu vực 

tính toán được lấy từ bản đồ độ sâu tỷ 
lệ 1/25.000 do Hải quân Mỹ thành lập 
năm 1967 có sự hiệu chỉnh, bổ sung từ 
các kết quả đo sâu của đề tài cấp 
TTKHTN & CNQG “Xây dựng cơ sở 
khoa học cho việc khai thác sử dụng 
hợp lý các vũng vịnh ven biển Việt 
Nam” năm 2002.  

Mạng lưới tính toán được chọn là 
135 x 84 điểm với kích thước các ô lưới 
dx = dy = 50 m. Trong quá trình tính 
toán, trường độ sâu biến đổi theo thủy 
triều và độ dâng rút phù hợp với các 
diễn biến thực tế sự ảnh hưởng của bão 
tới vùng biển Vũng Rô. Nhờ vậy, ta có 
thể xâây dựng được phân bố trường độ 
dâng và dao động mực nước trong bão 
hợp lý.  

Biên cứng cho bài toán (đường bờ) 
luôn được dịch chuyển theo độ dao 
động của thủy triều, độ dâng và rút do 
bão. Với kỹ thuật này, việc phản ảnh 
trường độ dâng cực đại có thể xảy ra 
tại địa phương khi bão đổ bộ một cách 
hợp lý hơn, phù hợp với thực tế. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Địa hình đáy (m) vùng biển Vũng Rô ứng với thủy triều thấp nhất 
Bottom topography (m) in Vung Ro waters at lowest tide 
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Hình 2: Sơ đồ mạng lưới cho tính toán nước dâng tại vùng biển Vũng Rô (Phú Yên) 
Grid chart for the calculation of water surge in Vung Ro waters (Phu Yen) 

 
III. MÔ HÌNH TÍNH NƯỚC DÂNG VÀ 
THỦY TRIỀU 

 
Qua việc tìm hiểu bản chất của 

hiện tượng nước dâng do bão, người ta 
có thể thiết lập được mô hình số trị 
thủy động để tính các thông số cho 

nước dâng. Lấy tích phân theo phương 
thẳng đứng phương trình Navier - 
Stokes trên toàn bộ độ sâu. Các 
phương trình chuyển động và phương 
trình liên tục theo hướng x và y có thể 
được viết lại:  
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Trong đó:  
t      : Thời gian (s) 
U, V: Tốc độ dòng trung bình theo độ 
sâu theo phương x và y (kinh tuyến và 
vĩ tuyến) (cm/s)       
(t)  : Độ dâng mực nước so với mực 
nước tĩnh (cm) 
D    : Độ sâu của cột nước tại thời điểm 
tính. Có thể xảy ra hai trường hợp: 

- Với nước dâng: )H(dzD
H

 


 

- Với nước rút: )H(dzD
H

 


 

Trong đó:  
H là độ sâu mực nước tĩnh 
g  : Gia tốc trọng trường 

0 : Tỷ trọng của nước biển 
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f   : Tham số Coriolis (f = 2sin, : vĩ 
độ địa lí, : vận tốc quay Trái đất) 
Pa : Áp suất khí quyển trên mặt biển 
s: Ứng suất gió tác động lên bề mặt 
nước (ứng suất gió bề mặt)                         
Theo phương x và y: 

yasy

xasx

WWK

WWK








                                                       

Với: 2
y

2
x WWW 



 

K : Hệ số trở kháng (drag coefficient) 


W : Vector vận tốc gió gần mặt biển 
a : Tỷ trọng của không khí (a = 1,25 
kg m-3) 
 Có rất nhiều công trình nghiên 
cứu về hệ số K, trong chương trình này 
chúng tôi sử dụng công trình của 
SMITH và BANKE (1975):   
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*)bx , by: Ứng suất ma sát đáy theo phương x và y  
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    Với Cd:  Hệ số ma sát 
 

Sử dụng hệ số vận chuyển nhám 
n (Manning’s Roughness). Trong đó hệ 
số ma sát và hệ số nhám có liên hệ với 
nhau bởi công thức: 

 
g2
DCn

3
1

d .  

Trong  bài  này,  chúng  tôi  chọn     
n = 0,0264.  

Để thuận tiện và đơn giản hóa 
trong quá trình lập trình, chúng tôi sử 
dụng cách làm trong  [9, 10] như sau: 

Đặt: M=UD = 


H

Udz , N=VD= 


H

Vdz  

Thế vào phương trình (1) và biến 
đổi ta được: 
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      (2)      

 
Công thức tương tự có thể tìm thấy trong [7, 12] 

 
 Các lý giải cách tính, sơ đồ tính, 
công thức tính có liên quan, điều kiện 
cho tính toán (điều kiện đầu và điều 

kiện biên), ... có thể xem chi tiết trong 
[4, 5, 6] 
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Hình 3: Mô tả các đại lượng trong mô hình 
Description of quantities in the model 

 
IV. ÁP DỤNG CHO VÙNG BIỂN 
VŨNG RÔ 
 
1. Các tham số cho tính toán 

Để có thể thấy rõ được hướng di 
chuyển của hai cơn bão thực trên diện 
rộng, chúng ta có thể xem chi tiết trên 
hình 4, 5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4: Bản đồ đường đi của hai cơn bão FAITH (12/1998) và LINGLING (11/2001) 
Movement of two storms FAITH (12/1998) and LINGLING (11/2001) 
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Ghi chú:     N : tâm bão dịch chuyển theo hướng Bắc 
         NW : tâm bão dịch chuyển theo hướng Tây Bắc 
      W : tâm bão dịch chuyển theo hướng Tây 
      SW : tâm bão dịch chuyển theo hướng Tây Nam 
                  S : tâm bão dịch chuyển theo hướng Nam 
 

Hình 5: Vị trí các trạm thể hiện dao động mực nước do ảnh hưởng của bão 
Location of stations showing the water level variation due to storm  

 
Bảng 1: Vị trí các trạm nghiên cứu dao động mực nước trong bão 
Location of studied stations on the water level variation in storm 

 
STT i j Độ sâu (m) Vị trí nghiên cứu 

1 130 25 4,4 I 
2 95 13 6,9 II 
3 68 15 5,1 III 
4 83 32 4,6 IV 
5 103 55 5 V 
6 102 76 3,6 VI 
7 74 67 4,8 VII 
8 56 53 5,4 VIII 
9 28 44 2,7 IX 
10 19 14 3,4 X 

Ghi chú: i theo phương x (i chạy từ 0 -> 134), j theo phương y (j chạy từ 0 -> 83) 
 
V. CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN  
 

Theo hình 4, chúng ta thấy khá 
rõ sự đổ bộ của hai cơn bão FAITH 

(12/1998) và LINGLING (11/2001) khá 
xa so với khu vực nghiên cứu. Theo 
tính toán thì cơn bão FAITH (12/1998) 
ảnh hưởng đến khu vực Vũng Rô với độ 
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dâng cực đại dưới 10 cm, trong khi đó 
cơn bão LINGLING hầu như không 
ảnh hưởng. Tuy nhiên, hướng di 
chuyển của bão thường diễn biến khá 
phức tạp khi đổ bộ, nếu nó đổ bộ trực 
tiếp vào vùng biển Vũng Rô thì sự ảnh 
hưởng của nó là rất nguy hiểm. 

 Để đánh giá những dao động bất 
thường của mực nước khi chịu ảnh 
hưởng của bão, chúng tôi xây dựng mô 
hình tính từ lúc bão bắt đầu gây ảnh 
hưởng đến vùng biển Vũng Rô, đến khi 
kết thúc sự ảnh hưởng của nó theo sự 
dịch chuyển của tâm bão, nhằm xác 
định giá trị cực trị có thể đạt được tại 
các trạm, từ đó xác định vị trí mà bão 
có thể gây ra trường độ dâng cực đại 
theo hướng di chuyển, với mục đích 
đánh giá được trường độ dâng cực đại 
tại địa phương theo các hướng di 
chuyển của tâm bão. Các thông số đầu 
vào của bão được lấy từ các cơn bão 
FAITH (12/1998) và LINGLING 
(11/2001), với giả định các cơn bão này 
sẽ đổ bộ vào vùng biển Vũng Rô. Số 
liệu được chọn là Pmin= 940 mb, tốc độ 
dịch chuyển là 20 km/h, Rmax = 40 km 
(Rmax: bán kính gió cực đại). Còn vận 

tốc cực đại mà gió bão đạt được có thể 
tính [1] như sau: 
        Vmax= 3,44 (1010-Pmin)0,644   (m/s) 

Vị trí tâm bão ban đầu được chọn 
là: 
- Tâm bão dịch chuyển theo hướng 

Bắc I (109,40E, 11,50N) 
- Tâm bão dịch chuyển theo hướng 

Nam I (109,40E, 14,20N) 
- Tâm bão dịch chuyển theo hướng 

Tây Bắc I (110,30E, 120N) 
- Tâm bão dịch chuyển theo hướng 

Tây Nam I (110,30E, 13,80N) 
- Tâm bão dịch chuyển theo hướng 

Tây I (110,80E, 12,90N)  
 
VI. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO 
LUẬN  
 

Trong quá trình tính toán, chúng 
tôi nhận thấy với một cơn bão có cùng 
độ lớn nhưng khi đổ bộ vào Vũng Rô 
với cùng khoảng cách nhưng từ         
các hướng khác nhau thì ảnh hưởng  
của trường phân bố độ dâng cực đại    
có sự chênh lệch khá rõ rệt. Các        
kết quả có thể nhìn thấy trong hình 6, 
7, 8, 9, 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6: Trường độ dâng cực đại (cm) tính toán cho vùng biển Vũng Rô khi bão đổ bộ theo 
hướng Bắc (hiệu chỉnh về mực nước thấp nhất tại i =73, j =3, z =-50 cm) 

Maximum storm surge (cm) calculated for Vung Ro waters when storm landed 
 at northern direction (adjustment in the lowest water level at i = 73, j = 3, z = -50cm) 
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Hình 7: Trường độ dâng cực đại (cm) tính toán cho vùng biển Vũng Rô khi bão đổ bộ theo 

hướng Nam (hiệu chỉnh về mực nước thấp nhất tại i =134, j =27, z =-35 cm) 
Maximum storm surge (cm) calculated for Vung Ro waters when storm landed  

at southern direction (adjustment in the lowest water level at i = 134, j = 27, z = -35 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Hình 8: Trường độ dâng cực đại (cm) tính toán cho vùng biển Vũng Rô khi bão đổ bộ theo 
hướng Tây Nam (hiệu chỉnh về mực nước thấp nhất tại i =134, j =27, z =-74 cm) 

Maximum storm surge (cm) calculated for Vung Ro waters when storm landed at 
southwestern direction (adjustment in the lowest water level at i = 134, j = 27, z = -74 cm) 
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Hình 9: Trường độ dâng cực đại (cm) tính toán cho vùng biển Vũng Rô khi bão đổ bộ theo 
hướng Tây Bắc (hiệu chỉnh về mực nước thấp nhất tại i =134, j =27, z =-59 (cm) 
Maximum storm surge (cm) calculated for Vung Ro waters when storm landed at 

northwestern direction (adjustment in the lowest water level at i = 134, j = 27, z = -59 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 10: Trường độ dâng cực đại (cm) tính toán cho vùng biển Vũng Rô khi bão đổ bộ theo 
hướng Tây (hiệu chỉnh về mực nước thấp nhất tại i =134, j =27, z =-63 (cm) 

Maximum storm surge (cm) calculated for Vung Ro waters when storm landed 
at western direction (adjustment in the lowest water level at i = 134, j = 27, z = -63 cm)
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Cụ thể khi có khoảng cách như 
nhau, thì cơn bão đổ bộ theo hướng 
Bắc có độ dâng và rút cao hơn khi đổ 
bộ theo hướng Nam (dao động trên 
54,7 cm so với 38,6 cm và dao động 
dưới -50 cm so với  -35 cm).  Cũng 
như vậy, theo ba hướng di chuyển của 
bão, là hướng Tây, Tây Bắc và Tây 
Nam thì trường độ dâng cực đại của 
bão di chuyển theo hướng Tây Nam có 
độ dâng và rút cao hơn (dao động trên 
71 cm so với 68 cm và 66 cm và -74 
cm so với 63 cm và 59 cm). Từ những 
kết quả trên ta có thể nói rằng, sự 
dịch chuyển tâm bão theo hướng Tây 
Nam có trường phân bố độ dâng cao 

nhất, sau đó mới tới hướng dịch chuyển 
Tây, Tây Bắc, Bắc và Nam. Tuy nhiên 
các kết quả nói ở đây là trường cực đại 
trong phân bố mà cơn bão có thể gây 
ra trong vùng biển Vũng Rô theo mạng 
lưới tính. Để đánh giá một vị trí cụ thể 
ta cần phải xem xét trường phân bố độ 
dâng cực đại đã đưa ở trên. Tuy nhiên, 
kết quả này cần phải được kiểm chứng 
lại và cần phải thực hiện tính cho 
nhiều cơn bão khác nhau theo bán kính 
ảnh hưởng, tốc độ dịch chuyển của bão 
và vị trí đổ bộ của bão, ... Các kết quả 
tính toán được tổng hợp trong bảng     
2 & 3. 

 
Bảng 2: Dao động cực trị (cm) của mực nước tại các vị trí nghiên cứu 

so với mực nước trung bình 
Extreme variation of water level (cm) at studied stations compared to average water level 

 
 Vị trí trạm 
 
Hướng dc  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

39,81 18,11 19,12 3,48 12,24 29,29 8,44 15,28 18,64 18,15 N 
-28,15 -0,35 -5,24 -6,01 -8,01 -2,24 -0,08 -0,44 -2,38 -1,56 
53,05 31,59 37,87 4,32 29,37 30,67 26,12 29,32 8,73 19,27 NW 
-6,56 -0,89 -2,15 -2,82 -2,96 -2,76 -0,45 -0,92 -9,3 -4,29 
47,61 33,24 35,07 4,29 22,27 36,61 34,02 34,17 18,48 30,2 W 
-17,46 -0,87 -1,8 -3,99 -2,67 -2,49 -0,45 -0,87 -8,2 -3,72 
48,1 33,09 35,09 4,38 24,88 35,27 27,12 30,04 14,93 28,6 SW 

-12,78 -0,79 -1,99 -3,76 -2,9 -2,68 -0,43 -0,85 -8,76 -3,5 
47,66 30,46 29,67 5,42 31,6 37,61 30,21 24,78 17,75 12,69 S 
-9,12 -0,74 -4,22 -5,33 -4,75 -0,62 -0,57 -1,24 -10,74 -6,5 

Ghi chú:  
Dấu - : Thể hiện dao động thấp nhất so với mực nước trung bình (độ rút thấp nhất) 
Cột 1 là vị trí các trạm trên hình 5 
 

Bảng 3: Vị trí có thể đạt dao động cực trị theo dịch chuyển tâm bão 
Position of possible extreme variation according to movement of storm center 

 
Dao động cao nhất  Dao động thấp nhất Hướng dịch 

chuyển của bão Giá trị (cm) Vị trí trên bản đồ Giá trị (cm) Vị trí trên bản đồ 
N 54,7 i =71, j =75 -50 i =73, j =3 

NW 66 i =134, j =27 -59 i =71, j =75 
W 68 i =71,j =75 -63 i =134, j =27 
SW 71 i =71, j =75 -74 i =134, j =27 
S 38,6 i =123, j =27 -35 i =134, j =27 
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Phải công nhận rằng, các kết quả 
tính trên đây còn những hạn chế nhất 
định. Để thu được kết quả tốt hơn, cần 
có bản đồ độ sâu chi tiết thích hợp với 
lưới tính trong mô hình là dx = dy =  
50 m. 

Ở đây đường bờ biển, kè chắn 
tính toán vẫn hạn chế ở việc lấy giá trị 
trung bình độ cao bờ (hoặc kè chắn). 
Cần phải có những mạng lưới đo đạc số 
liệu độ sâu dọc bờ và độ cao địa hình 
gần kề để tận dụng những ưu thế của 
phương pháp sai phân hữu hạn với 
biên dịch chuyển, nhằm phản ánh nước 
dâng do bão tại địa phương một cách 
tốt hơn, phù hợp với thực tế hơn. 

Hiện không có số liệu về độ dâng 
theo thời gian cho một cơn bão thực 
khi đổ bộ vào vùng biển Vũng Rô, do 
đó khó có thể đánh giá được tính khả 
thi của mô hình và hiệu chỉnh các 
thông số cần thiết cho tính toán.  
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